khu công nghiệp tiên thanh huyện tiên lãng

i/ lý do và sự cần thiết:

Lý do và sự cần thiết:

Tiên Lãng là một huyện thuần nông, hiện nay toàn huyện chưa có các khu cụm công nghiệp, lao động dư thừa và thu nhập thấp chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện xác định cần phải thu hút đầu tư các ngành nghề công nghiệp để phát triển kinh tế của huyện, giải quyết công ăn việc làm cho nguồn lao động địa phương.

Khu công nghiệp Tiên Thanh là một trong các khu công nghiệp được Thủ tướng Chính Phủ chấp thuận điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam theo công văn số 180/TTg-CN ngày 01/02/2008.

Bởi vậy việc nghiên cứu quy hoạch chi tiết 1/2000  khu công nghiệp Tiên Thanh  nhằm xác định mối quan hệ không gian kiến trúc, sử dụng đất đai, và các đầu mối hạ tầng kĩ thuật cho các xí nghiệp công nghiệp tại khu vực huyện Tiên Lãng – thành phố Hải Phòng là cần thiết và cấp bách.

Mục tiêu và nhiệm vụ:

a/  Mục tiêu :

- Xác định quỹ đất phát triển công nghiệp nhằm khai thác tiềm năng kinh tế xã hội khu vực xã Tiên Thanh và xã Cấp Tiến – Huyện Tiên Lãng – Hải Phòng.

- Tổ chức phân bố đất đai, ổn định đời sống dân cư, xây dựng khu nhà cho công nhân và tái định cư, đảm bảo phối hợp tốt giữa quy hoạch xây dựng, gắn với quy hoạch các ngành: công nghiệp, thương mại dịch vụ… 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị.

- Đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Làm cơ sở để lập các dự án đầu tư và quản lý xây dựng trên địa bàn theo quy hoạch được duyệt.

b/  Nhiệm vụ :

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất, hệ  thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội khu vực nghiên cứu.

- Quy hoạch chi tiết sử dụng đất nhằm khai thác tốt các điều kiện tự nhiên xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

- Có các giải pháp cụ thể về quy hoạch không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công nghiệp đảm bảo yêu cầu phát triển đô thị bền vững.

- Lập điều lệ quản lý xây dựng các xí nghiệp công nghiệp.

ii/  các căn cứ :

2.1. Các cơ sở pháp lý :

( Quyết định số 1448/QĐ- TTg ngày 16/9/2009 của Thủ t​ớng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 

(  Công văn số 180/TTg-CN ngày 01/02/2008 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc Điều chỉnh bổ sung các KCN của thành phố Hải Phòng vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

(  Thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị ngày 5/8/2003, bộ chính trị đã ra nghị quyết số 32-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

(  Thông báo số 226/TB-UBND ngày 16/7/2007 về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử tại cuộc họp về địa điểm dự kiến quy hoạch xây dựng các Khu, Cụm công nghiệp mới trên địa bàn thành phố.

( Quyết định 2158/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tiên Thanh, Tiên Lãng.

(  Nghị quyết của Ban thường vụ Thành uỷ số 20-ND/TU ngày 28/5/2008 về nghiệp vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 

( Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế.

(  Nghị định số 08/2005/NĐ - CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng.

(  Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ xây dựng “hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp, khu kinh tế”.

(  Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Công an “hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại Khu đô thị và Khu công nghiệp”.

(  Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, Khu công nghệ cao, Khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

       (  Thông báo số 79-TB/TU ngày 10/9/2007 về kết luận của Ban thường vụ Thành uỷ về chủ trương điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2050.

       (  Thông báo số 46/TB-UBND ngày 10/2/2010 về ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tiên Thanh.

       (  Thông báo số 238/TB-TU ngày 28/10/2010 về ý kiến của ban thường vụ Thành Uỷ về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tiên Thanh.

2.2. Các tài liệu, số liệu:

- Quy Chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Các tài liệu thống kê đất đai, kinh tế, xã hội do Huyện, xã và các ngành liên quan cung cấp.

2.3. Bản đồ :

- Bản đồ nền địa hình tỉ lệ 1/2000 do xí nghiệp khảo sát đo đạc và xây dựng do CT TNHH nhà nước MTV khảo sát và xây dựng – Bộ Xây dựng cung cấp.

Iii/ các nội  dung nghiên cứu quy hoạch:

3.1.  Ranh giới và phạm vi nghiên cứu:

Khu công nghiệp Tiên Thanh  là một trong các điểm quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nằm trên địa bàn xã Tiên Thanh và xã Cấp Tiến, thuộc huyện Tiên lãng.

+ Phía Bắc giáp khu dân cư xã Tiên Thanh.

+ Phía Nam giáp mương thuỷ nông.

+ Phía Đông giáp khu ruộng của hai xã Cấp Tiến và Tiên Thanh

+ Phía Tây giáp Sông Thái bình

Tổng diện tích trong ranh giới nghiên cứu: 478,89Ha. Thuộc  Xã Tiên Thanh và  Xã Cấp Tiến.Trong đó diện tích đất KCN: 410,46Ha và diện tích khu dân cư là 68,43Ha.

3.2. Điều kiện tự nhiên:

3.2.1. - Địa hình:

Phạm vi vùng qui hoạch nằm dọc bên sông Thái Bình. Địa hình khu vực phần lớn là đất nông nghiệp( trồng hoa màu), và ao hồ nuôi cá năng suất thấp.

Cao độ nền hiện trạng: + 2,5m  ( + 3,6 m. (Cao độ Hải đồ).

3.2.2 - Khí hậu:

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng khí hậu dặc trưng của thành phố Hải Phòng, là khí hậu nhiệt đới – gió mùa.

+ Nhiệt độ:

- Nhiệt độ trung bình hàng năm



23,6oC

- Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất (tháng 1)
16,80C

- Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất (tháng 7)
29,40C

- Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối



  6,50C

- Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối



39,50C

+ Mưa:  

- Lượng mưa trung bình hàng năm : 1.494,7mm (đo tại Hòn Dấu)

- Số ngày mưa trong năm : 117 ngày

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, tháng mưa lớn nhất là tháng 8 với lượng mưa 352mm

- Lượng mưa một ngày lớn nhất quan trắc được ngày 20/11/1996: 434,700mmm (tại Hòn Dáu).

+  Độ ẩm: 
có trị số cao và ít thay đổi trong năm



 
- Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 1 độ ẩm là 

80%




- Mùa mưa ẩm từ tháng 3 ( tháng 9 độ ẩm lên tới
91%




- Độ ẩm trung bình trong năm là


83%

+  Gió: hướng gió thay đổi trong năm.

- Từ tháng 11 đến tháng 3 hướng gió thịnh hành là gió Bắc và Đông Bắc.

- Từ tháng 4 đến tháng 10 hướng gió thịnh hành là gió Nam và Đông Nam.

- Từ tháng 7 đến tháng 9 thường có bão cấp 7(cấp 10, đột xuất có bão cấp 12.

- Tốc độ gió lớn nhất quan trắc được là 40m/s.

3.2.3 - Thuỷ văn: 

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng ven biển nên chịu ảnh hưởng trục tiếp của chế độ thuỷ văn biển mà đặc trưng là chế độ thuỷ triều. Tính chất của thuỷ triều là nhật triều thống nhất với hầu hết số ngày trong tháng. Trong một ngày thuỷ triều cũng thay đổi từng giờ theo chu kì với biên độ dao động 2,5m(3,5m. 

3.3. /Hiện trạng sử dụng đất và dân số:

- Đánh giá cụ thể hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi nghiên cứu:

Trong ranh giới nghiên cứu có hai xã: Tiên Thanh và Cấp Tiến. 

3.3.1 Hiện trạng sử dụng đất:

	Bảng  tổng hợp hiện trạng quỹ đất xây dựng 

	stt
	tên loại đất
	diện tích
	tỷ lệ

	
	
	(ha)
	(%)

	1
	Đất công cộng (nhà văn hoá)
	0.37
	0.08

	2
	Đất tôn giáo 
	0.25
	0.05

	 
	                   đền đống kênh đào
	0.05
	 

	 
	                   chùa……….
	0.20
	 

	3
	đất ở nông thôn
	7.62
	1.59

	4
	đất khác (trại nuôi gà, thỏ) 
	1.63
	0.34

	5
	đất nghĩa địa
	6.04
	1.26

	6
	đất sản xuất nông nghiệp
	412.33
	86.10

	7
	đất bãi rác
	0.41
	0.09

	8
	mặt nư​ớc (ao, m​ương)
	31.47
	6.57

	9
	đất nuôi trồng thuỷ sản
	7.41
	1.55

	10
	đất giao thông (đư​ờng nhựa)
	1.22
	0.26

	11
	đất công trình đầu mối kỹ thuật
	0.03
	0.01

	12
	đê 
	1.59
	0.33

	13
	đất trống
	8.27
	1.73

	 
	Tổng
	478.89
	100.00


3.3.2 Hiện trạng dân số.

	Bảng  tổng hợp hiện trạng dân số, đất ở (theo phạm vi nghiên cứu)

	stt
	cụm dân (thôn, xóm)
	diện tích
	dân số
	giới tính

	
	
	(ha)
	số hộ
	số khẩu
	nam
	nữ

	A. Xã tiên thanh
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kinh tế mới
	2.88
	44
	188
	99
	89

	2
	Xóm 6
	2.06
	29
	90
	47
	43

	3
	Thôn Kim Đới
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thôn Hà Đới
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Lai Ph­​¬ng
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Kim Quan
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Đồng Cống
	 
	 
	 
	 
	 

	b. Xã cấp tiến
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Xóm lẻ thôn Phú L​ương
	0.54
	24
	92
	47
	45

	 
	Tổng
	5.48
	97
	370
	193
	177


              (Tổng số lao động là 237 người)

3.4 - Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật :

3.4.1 Hiện trạng giao thông:

a)  Giao thông đường thủy:

Phía Tây khu vực nghiên cứu có sông Thái Bình, chiều dài sông qua khu vực nghiên cứu L= 2,9km, chiều rộng từ 70m đến 80m, độ sâu luồng từ ngã ba Kênh Khê ra đến cửa sông chỉ đạt -0,1m đến -2,4m, ngoài ra trên đoạn sông này có cầu phao Đăng và cầu phao Hàn cho nên gây cản trở giao thông thuỷ trên tuyến.  

b)  Giao thông đường bộ:

  Trong phạm vi nghiên cứu có các tuyến đường liên thôn với mặt cắt như sau:

+ Tuyến đường từ xóm 6 Tiên Thanh ra bờ đê sông Thái Bình, chiều dài L= 1,2km:

Nền đường B = 4,5m.

Lòng đường 2,5m.

Lề đường hai bên 2x1m= 2,0m.

+ Tuyến đường vào xóm 13 Tiên Thanh, chiều dài L= 0,4km:

Nền đường B = 4,5m

Lòng đường 2,5m

Lề đường hai bên 2x1m

+ Tuyến đường đi UBND xã Tiên Thanh, tổng chiều dài L= 0,9km + 1,7km= 2,6km:

Nền đường B = 6,0m

Lòng đường 4,0m

Lề đường hai bên 2x1m = 2,0m

+ Kết cấu của đường thôn xóm bằng thấm nhập nhựa.

3.4.2 Chuẩn bị kỹ thuật:

a/ Hiện trạng nền xây dựng:

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm đất nông nghiệp trồng lúa và trồng màu, đất ở hiện trạng, đất nghĩa trang, đất bãi bồi ngoài đê sông Thái Bình.

- Khu vực có địa hình thấp và bằng phẳng, nền đất yếu.

- Cao độ trung bình khu vực (cao độ Hải đồ):

+ Cao độ khu trồng lúa: +2,6 m.

+ Cao độ khu dân cư hiện trạng : +3,15m

+ Cao độ nền đường liên thôn: + 3,6m

+ Cao độ khu vực bãi ngoài đê: +2,5 m

b/ Hiện trạng thoát nước:

*) Hệ thống thủy nông:

- Phía Bắc phạm vi quy hoạch là hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp - Kênh Kim Đới với chiều rộng trung bình B= 20m, đoạn qua phạm vi nghiên cứu  L=2.600m. Kênh được cung cấp nước từ cống Rỗ, làm nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho toàn bộ khu vực và thoát nước ra sông Thái Bình qua cống ngăn triều(cống Kim Đới).

- Phía Nam có kênh Cống Nẻ và kênh Xi Phông. Kênh Cống Nẻ đoạn qua phạm vi nghiên cứu có mặt cắt B=40m, chiều dài L= 1.200m, tuyến kênh này được nối với tuyến kênh trung thủy nông của thị trấn Tiên lãng; Kênh Xi Phông, đoạn qua phạm vi nghiên cứu có mặt cắt trung bình B=14m, chiều dài L= 2.500m(có hai đoạn: đoạn một là đoạn kênh tiêu nước qua cống Kinh Lương; đoạn hai là đoạn kênh cấp nước thông qua xi phông Gò Công) . Tuyến kênh này khi vào mùa cạn kiệt có thể được cung cấp nước tưới từ huyện Vĩnh Bảo sang bằng trạm bơm Tân Liên thông qua xi phông Gò Công. 

- Ngoài ra trong khu vực còn có các tuyến mương nối thông các tuyến kênh với nhau, mặt cắt trung bình B = 10m với tổng chiều dài khoảng 7,0km.

- Nước mặt tập trung vào hệ thống kênh thủy nông và thoát vào sông Thái Bình qua các cống dưới đê. Các cống dưới đê nằm trong pham vi nghiên cứu gồm có:


+ Cống Kim Đới


+ Cống Nẻ


+ Cống Kinh Lương 

*) Hệ thống đê sông: 

- Phía Tây khu vực nghiên cứu là hệ thống đê sông Thái Bình, đây là tuyến đê Quốc gia, đoạn qua phạm vi nghiên cứu có chiều dài L= 3.000 m, chiều rộng mặt đê B =5,0m; chân đê Bđ= 15,0m, Cao trình mặt đê: + 5,6m (cao độ Hải đồ).

3.4.3 Hiện trạng cấp nước :

- Trong phạm vi nghiên cứu chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt, dân cư dùng nước giếng khoan và nước mưa, một số ít hộ dùng nước giếng đào và ao hồ, kênh mương. 

- Nguồn nước mặt trong huyện rất phong phú, bao gồm các hệ thống kênh mương thủy lợi và một số sông nhỏ... Tuy nhiên, các hệ thống kênh mương này phụ thuộc rõ rệt vào chế độ thủy văn sông Văn úc, chế độ thủy văn thay đổi dưới tác động của yếu tố thời tiết và sự kiểm soát đóng mở các cống.

- Hiện có 1 trạm bơm dùng để cung cấp nước tưới cho nông nghiệp Tiên Lãng, nước được lấy từ Vĩnh Bảo thông qua siphông Gò Công. Hệ thống được xây dựng khoảng 7(8 năm. Hiện tại trạm bơm vẫn hoạt động tốt nhưng do nhu cầu cấp nước tưới cho Tiên Lãng đã được đáp ứng nên trạm bơm tạm ngừng hoạt động.

3.4.4 Hiện trạng cấp điện:

Nguồn điện cấp cho khu nghiên cứu được lấy từ trạm biến áp Trung gian Tiên Lãng 35/10kV, công suất 2x4000KVA thông qua lộ 971 (AC 70mm2). Từ lộ 971 rẽ nhánh cấp cho xã Tiên Thanh thông qua trạm biến áp Đông Đô, Tiên Thanh 100KVA-10/0,4KV (AC 35 mm2).

3.4.5 Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

a) Thoát nước thải: nước thải trong khu vực nghiên cứu chủ yếu là nước sinh hoạt của dân cư, nước thải không được xử lý đổ trực tiếp ra vườn tự ngấm hoặc xuống ao, theo kênh mương thoát ra sông.

b) Rác thải sinh hoạt: rác thải sinh hoạt bao gồm chủ yếu là rác thải hữu cơ và vô cơ, rác thải hữu cơ được người dân tận dụng làm phân bón còn rác thải vơ cơ được thu gom và đưa ra bãi rác để đốt. Bãi rác hiện được đặt tại khu vực bãi ngoài đê sông Thái Bình, gần cống Kim Đới với diện tích là 650m2.

c) Nghĩa Trang: nằm trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch có 2 khu vực nghĩa trang lớn: Nghĩa trang Đường Năng diện tích 3ha, tập trung của các thôn Kim Đới và Xóm 6; nghĩa trang Đường Ma diện tích 4 ha, tập trung của các thôn Ngọc Động, Đồng Cống, Lai Phương.  

Ngoài ra còn có các nghĩa trang nhỏ nằm rải rác trong phạm vi nghiên cứu thuộc các thôn Hà Đới, Kim Quan... (nghĩa trang Đường Con Cá, nghĩa trang Đồng Đống... )

iv. Nội dung quy hoạch

A. Quy hoạch cơ cấu 1/5000 tổng thể khu công nghiệp và khu đất ở công  nhân, tái định cư và đất dự trữ phát triển cho huyện.

- Diện tích quy hoạch là 478,89Ha. Được tách thành 2 khu:
+ Khu công nghiệp diện tích: 410,46 Ha chiếm 85,71%.

+ Khu nhà ở cho công nhân, khu ở tái định cư và khu đất ở dự trữ phát triển cho huyện diện tích: 68,43 Ha chiếm 14,29%.

· Khai thác tốt không gian cảnh quan để tạo khu CN có không gian đẹp hiện đại, đạt tiêu chuẩn là khu CN tổng hợp sạch không ô nhiễm. 

· Tách khu công nghiệp và khu ở thành hai khu riêng biệt bởi trục đường nối các khu công nghiệp Tiên Lãng Vĩnh Bảo ( đường tránh đường 10). 

	bảng cân bằng đất 

	stt
	tên loại đất
	diện tích
	tỷ lệ

	
	
	(ha)
	( %)

	A
	Khu công nghiệp
	410.46
	85.71

	1
	đất công nghiệp
	281.71
	68.63

	2
	đất trung tâm điều hành, dịch vụ TM
	12.03
	2.93

	3
	đất tôn giáo
	0.28
	0.07

	4
	đất cây xanh tdtt, CÂY XANH CÁCH LY, mặt nư​ớc
	57.26
	13.95

	5
	đất CÔNG TRÌNH hạ tầng kỹ thuật
	6.37
	1.55

	6
	đất cầu cảng, bãi đỗ xe
	4.92
	1.20

	7
	đất nghĩa trang (Đ​ường Năng)
	3.33
	0.81

	8
	đất giao thông
	44.57
	10.86

	B
	Khu dân c​ư
	68.43
	14.29

	1
	đất công cộng
	4.64
	6.79

	2
	đất ở công nhân
	26.65
	38.95

	3
	đất ở tái định c​ư
	6.25
	9.13

	4
	đất ở dự trữ phát triển
	7.56
	11.05

	5
	đất cây xanh tdtt, MẶT NƯớc, cxcl
	7.19
	10.51

	6
	đất bãi đỗ xe
	0.64
	0.93

	7
	đất công trình hạ tầng kỹ thuật
	2.18
	3.18

	8
	đất nghĩa trang (Mả Cả)
	1.60
	2.35

	9
	đất giao thông
	11.72
	17.12

	 
	tổng 
	478.89
	100.00


ưu điểm:                                                                       

Tách biệt khu công nghiệp và khu đất làm nhà ở cho công nhân, đất tái định cư, đất ở dự trữ phát triển thành hai khu riêng biệt, Giao thông bố trí hợp lý giữa các khu chức năng trong khu công nghiệp.
Nhược điểm:

    

Khu nhà ở công nhân và khu công nghiệp ở hai bên trục giao thông chính nên có nhiều điểm đấu nối vào trục giao thông chính.

B. Quy hoạch chi tiết 1/2000 khu công nghiệp Tiên thanh.

- Diện tích quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 khu công nghiệp là 410,46Ha. 
4.1-Định hướng phát triển của khu công nghiệp:

- Xây dựng mô hình các khu liên kết doanh nghiệp, hướng tới sự phân công hợp tác cao trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Hình thành phát triển các khu dịch vụ gắn liền với khu công nghiệp.

- Phát triển công nghiệp theo hướng khai thác gắn liền với bảo vệ môi trường và đời sống của nhân dân trong vùng.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

- Liên kết chặt chẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trong một tổng thể chung hài hoà, nhằm tận dụng tối đa năng lực của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giảm kinh phí đầu tư.

4.2- Tính chất:
Là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành.

+ Công nghiệp hàng tiêu dùng:

- Công nghiệp dệt – may. Sản xuất sợi, len.

- Dệt các loại vải cao cấp.

- Sản xuất giày – dép xuất khẩu; sản phẩm da cao cấp.

- Công nghiệp giấy: chủ yếu là giấy cao cấp như giấy in offet, art paper, giấy kraff, giấy thuốc lá...và bao bì từ giấy tái chế.

- Công nghiệp nhựa: phụ tùng, chi tiết nhựa cho các ngành công nghiệp khác và sản phẩm nhựa phục vụ cho xây dựng và tiêu dùng.

+ Công nghiệp sản xuất chế tạo, lắp ráp đồ điện tử:

- Sản xuất thiết bị điện tử công nghiệp và điện tử chuyên dụng (thiết bị y tế, thiết bị kiểm tra - đo lường, thiết bị và phương tiện điều khiển – tự động hoá...).

- Sản xuất thiết bị thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình.

- Sản xuất cấu kiện, linh kiện, phụ kiện, vật liệu điện tử.

- Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng.

+ Công nghiệp sản xuất các sản phẩm cơ khí:

- Chế tạo thiết bị, phụ tùng phục vụ cơ giới hoá nông nghiệp; chế biến lương thực, nông sản; đánh bắt và chế biến hải sản.

- Chế tạo máy động lực và phụ tùng máy động lực.

- Chế tạo thiết bị, phụ tùng cho các ngành công nghiệp.

- Thiết bị, phụ tùng cho ngành xây dựng (máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hoá xây dựng) và ngành công nghiệp vật liệu xây dựng.

- Thiết bị, phụ tùng cho các nhà máy điện; thiết bị kỹ thuật điện, phụ tùng, phụ kiện, khí cụ điện...phục vụ chương trình điện khí hoá.

- Thiết bị, phụ tùng cho bản thân ngành cơ khí.

- Chế tạo sản phẩm phục vụ ngành giao thông vận tải.

- Chế tạo phụ tùng, chi tiết, bộ phận phục vụ chương trình nội địa hoá ngành công nghiệp ôtô - xe máy.

- Chế tạo thiết bị, phụ tùng cho thiết bị vận chuyển và nâng – hạ, cơ khí quang học và cơ khí chính xác.

4.3 - Cơ cấu quy hoạch:

	bảng cân bằng đất 

	stt
	tên loại đất
	diện tích
	tỷ lệ

	
	
	(ha)
	( %)

	A
	Khu CÔNG nghiệp
	410.46
	85.71

	1
	đất công nghiệp
	281.71
	68.63

	2
	đất trung tâm điều hành, dịch vụ thương mại
	12.03
	2.93

	3
	đất tôn giáo
	0.28
	0.07

	4
	đất cây xanh tdtt, CÂY XANH CÁCH LY, mặt nư​ớc
	57.26
	13.95

	5
	đất CÔNG TRÌNH hạ tầng kỹ thuật
	6.37
	1.55

	6
	đất cầu cảng, bãi đỗ xe
	4.92
	1.20

	7
	đất nghĩa trang (Đ​ường Năng)
	3.33
	0.81

	8
	đất giao thông
	44.57
	10.86



Các loại hình công nghiệp trong khu được chia loại theo tính chất. Công nghiệp nặng để xa dân cư và cuối hướng gió. Công nghiệp nhẹ và tính chất sạch hơn thì để phía trước để tránh ô nhiễm và ảnh hưởng đến dân cư cũng như quy hoạch chung sau này.

V. Nội dung quy hoạch sử dụng đất:
+ Khu công nghiệp diện tích: 410,46 Ha.

+ Khai thác tốt không gian cảnh quan để tạo khu Công nghiệp có không gian đẹp hiện đại, đạt tiêu chuẩn là khu Công nghiệp tổng hợp sạch không ô nhiễm. 

 Khu công nghiệp được phân khu thành các loại hình với chức năng sau:

- Đất trung tâm điều hành, dịch vụ thương mại, diện tích 12,03Ha chiếm 2,93% trong tổng diện tích đất khu công nghiệp. Bố trí một trung tâm chính tại vị trí gần cổng chính  trên tuyến đường ra quốc lộ 10 và trục chính vào khu công nghiệp. Đây là nơi đặt trụ sở, văn phòng đại diện, trưng bày sản phẩm kết hợp với phục vụ một số nhu cầu thiết yếu của cán bộ, công nhân khu công nghiệp, ngoài ra còn bố trí hai khu đất công cộng tại hai trung tâm của loại hình công nghiệp làm nhà điều hành cho khu vực công nghiệp theo từng phân khu chức năng.

- Đất công nghiệp, diện tích 281,71 Ha chiếm 68,63% trong tổng diện tích đất  khu công nghiệp.

+ Công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng: 110,14 Ha.

+ Công nghiệp chế tạo, lắp ráp đồ điện tử: 81,93Ha.

+ Công nghiệp sản xuất các sản phẩm cơ khí: 89,6 Ha.    

- Đất tôn giáo, diện tích 0.28Ha chiếm 0,07% trong tổng diện tích đất khu công nghiệp. Trong khu vực nghiên cứu có chùa ở xã Cấp Tiến và đền Đống Kênh Đào( Đền Kim Đới) được giữ lại kết hợp cây xanh tạo thành di tích trong khu công nghiệp.

- Đất cây xanh, mặt nước, cây xanh cách ly với diện tích 57,26Ha chiếm 13,95% trong tổng diện tích đất khu công nghiệp. Cây xanh tập trung bố trí kết hợp với hồ điều hoà ở trung tâm khu công nghiệp làm lá phổi xanh cải thiện khí hậu cho toàn khu công nghiệp và lớp cây xanh cách ly dày 50m cách ly khu công nghiệp với vùng lân cận làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Đất cầu cảng và Bãi đỗ xe diện tích 4,92Ha chiếm 1,2% trong tổng diện tích đất khu công nghiệp. Bố trí một bãi đỗ xe lớn tập trung nằm trên trục đường chính của khu công nghiệp bên cạnh khu hành chính và hai bãi đỗ xe trong hai khu vực công ngiệp cơ khí và công nghiệp lắp ráp đồ điện tử, phía ngoài đê bố trí một cầu cảng nhỏ để tận dụng giao thông đường thủy sông Thái Bình phục vụ cho khu công nghiệp. Trong mỗi xí nghiệp công nghiệp còn có các bãi đỗ xe riêng.

- Đất nghĩa trang với diện tích 3,33Ha chiếm 0,81% trong tổng diện tích đất khu công nghiệp. Là nghĩa trang Đường Năng tập trung của các thôn Kim Đới và xóm 6. Nghĩa trang có lớp cây xanh cách ly dày 10m và đường giao thông 5m bao quanh cách ly nghĩa trang với vùng lân cận để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, và không sử dụng nữa, trong tương lai sẽ di chuyển và trả lại đất cây xanh cho khu công nghiệp.

- Đất công trình hạ tầng kỹ thuật 6,37Ha chiếm 1,55 trong tổng diện tích đất khu công nghiệp. Bố trí Khu xử lý nằm ở trung tâm của khu công nghiệp có khoảng cách ly đủ đối với khu ở để xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp trước khi thải ra sông Thái Bình, một khu xử lý nước sạch cho toàn bộ khu công nghiệp và một khu kỹ thuật điện riêng biệt.

- Đất giao thông là 44,57Ha chiếm 10,86% trong tổng diện tích đất khu công nghiệp bố trí đều và thông suốt trong khu CN giao thông thuận tiện nhất đến từng xí nghiệp.
	bảng cân bằng sử dụng đất 



	stt
	ký hiệu
	tên lô đất
	diện tích
	tỷ lệ
	tầng cao
	mật độ 
	hê số

	
	
	
	l«®Êt ( m2)
	( %)
	(tầng)
	xd( %)
	sd®

	KHU ĐẤT CÔNG NGHIỆP
	4104601.02
	100.00
	 

	I
	 
	đất công nghiệp
	2817067.66
	68.63
	 
	 
	 

	1
	TD
	CHẾ biến, SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG
	1101426.18
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	td1
	 
	114335.83
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	TD2
	 
	115938.58
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	TD3
	 
	132686.41
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	TD4
	 
	115462.48
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	TD5
	 
	171617.97
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	TD6
	 
	130060.66
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	TD7
	 
	171617.97
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	TD8
	 
	149706.28
	 
	3
	70.0
	2.10

	2
	§T
	CHẾ TẠO, LẮP RÁP ĐỒ ĐIỆN TỬ
	819291.11
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	§T1
	 
	133530.98
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	§T2
	 
	158268.29
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	§T3
	 
	117926.83
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	§T4
	 
	55273.69
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	§T5
	 
	173428.84
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	§T6
	 
	69708.92
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	§T7
	 
	50578.76
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	§T8
	 
	60574.80
	 
	3
	70.0
	2.10

	3
	 
	SẢN XUẤT SẢN PHẨM CƠ KHÍ
	896350.37
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	CK1
	 
	112469.80
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	CK2
	 
	167901.98
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	CK3
	 
	164589.08
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	CK4
	 
	70800.74
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	CK5
	 
	89437.80
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	CK6
	 
	225092.49
	 
	3
	70.0
	2.10

	 
	CK7
	 
	66058.48
	 
	3
	70.0
	2.10

	II
	 
	đất TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH,
	120301.51
	2.93
	 
	 
	 

	 
	 
	DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TT§H1
	 
	92311.79
	 
	7
	50
	3.50

	 
	TT§H2
	 
	9989.72
	 
	7
	50
	3.50

	 
	TT§H3
	 
	18000.00
	 
	7
	50
	3.50

	III
	 
	đất tôn giáo
	2752.23
	0.07
	 
	 
	 

	 
	tg1
	chùa ...
	2178.16
	 
	1
	50
	0.50

	 
	tg2
	ĐềN Đống kênh đào
	574.07
	 
	1
	50
	0.50

	IV
	 
	đất cây xanh, mặt nư​ớc, cxcl
	572604.47
	13.95
	 
	 
	 

	a
	cx
	đất cây xanh, tdtt
	191763.077
	 
	 
	 
	 

	 
	cx1
	 
	20246.77
	 
	0
	5
	0.00

	 
	CX2
	 
	14825.02
	 
	0
	5
	0.00

	 
	cx3
	 
	37919.03
	 
	0
	5
	0.00

	 
	cx4
	 
	26440.15
	 
	0
	5
	0.00

	 
	cx5
	 
	9330.87
	 
	0
	5
	0.00

	 
	cx6
	 
	3283.43
	 
	0
	5
	0.00

	 
	cx7
	 
	19750.35
	 
	0
	5
	0.00

	 
	cx8
	 
	5864.77
	 
	0
	5
	0.00

	 
	cx9
	 
	30476.52
	 
	0
	5
	0.00

	 
	cx10
	 
	8501.88
	 
	0
	5
	0.00

	 
	cx11
	 
	15124.28
	 
	 
	 
	 

	b
	cxcl
	đất cây xanh cách ly
	299812.79
	 
	 
	 
	 

	 
	cxcl1
	 
	29830.57
	 
	0
	0
	0.00

	 
	cxcl2
	 
	34138.64
	 
	0
	0
	0.00

	 
	cxcl3
	 
	25326.54
	 
	0
	0
	0.00

	 
	cxcl4
	 
	44361.73
	 
	0
	0
	0.00

	 
	cxcl5
	 
	39313.04
	 
	0
	0
	0.00

	 
	cxcl6
	 
	38310.59
	 
	0
	0
	0.00

	 
	cxcl7
	 
	18393.95
	 
	 
	 
	 

	 
	cxcl8
	 
	37033.66
	 
	0
	0
	0.00

	 
	cxcl9
	 
	13393.39
	 
	0
	0
	0.00

	 
	cxcl10
	 
	8415.44
	 
	0
	0
	0.00

	 
	cxcl11
	 
	11295.25
	 
	0
	0
	0.00

	c
	 
	mặt nước
	70001.21
	 
	 
	 
	 

	 
	mn
	 
	70001.21
	 
	0
	0
	0.00

	d
	cxcl12
	cây xanh cách ly và đê
	11027.39
	 
	0
	0
	0.00

	V
	 
	đất công trình hạ tầng kỹ thuật
	63716.33
	1.55
	 
	 
	 

	 
	kt1
	khu kỹ thuật điện
	7644
	 
	1
	50
	0.50

	 
	kt2
	trạm xử lý n​ước thải công nghiệp
	34027.79
	 
	1
	50
	0.50

	 
	kt3
	trạm xử lý n​ước sạch
	22044.54
	 
	1
	50
	0.50

	VI
	 
	đất cầu cảng , bãI đỗ xe 
	49209.31
	1.20
	 
	 
	 

	 
	 BX1
	 bãi đỗ xe 1
	32481.15
	 
	 
	 
	 

	 
	 BX2
	 bãi đỗ xe 2
	8641.03
	 
	 
	 
	 

	 
	ct
	CẦU CẢNG
	8087.13
	 
	 
	 
	 

	VII
	 
	đất nghĩa trang
	33265.94
	0.81
	 
	 
	 

	 
	nt1
	 
	33265.94
	 
	0
	0
	0.00

	VIII
	 
	đất giao thông
	445683.57
	10.86
	 
	 
	 

	 
	 
	tổng diện tích
	4104601.02
	100
	 
	 
	 


5.1 quy hoạch  không gian kiến trúc cảnh quan:
+ Đối với các xí nghiệp công nghiệp: tập trung tại các vị trí thuận lợi cho việc tổ chức giao thông, bố trí hợp lý phù hợp với quy mô và dây chuyền sản xuất của từng xí nghiệp. Xung quanh các xí nghiệp tổ chức trồng cây xanh tạo cảnh quan cho xí nghiệp.

+ Đối với các công trình công cộng: với kiến trúc hiện đại và được bố trí tại vị trí thuận lợi cho việc đi lại, đảm bảo bán kính phục vụ tạo điểm nhấn cho toàn khu CN.

+ Đối với các khu cây xanh công viên và cây xanh cách ly: các khu cây xanh công viên được bố trí tập trung trong khu công nghiệp. Tại các khu cây xanh này bố trí các sân thể thao nhỏ và đường dạo phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi sau giờ tan ca của công nhân.

+ Hệ thống giao thông: được tổ chức liên hoàn tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân cũng như các phương tiện giao thông. Khu công nghiệp gần quốc lộ 10 và khu công nghiệp Tiên Lãng nên hệ thống giao thông chính được tổ chức đấu nối trực tiếp ra quốc lộ 10. Hạn chế đấu nối trực tiếp vào đường chính. Trên các tuyến đường giao thông được tổ chức hệ thống đèn chiếu sáng và trồng cây xanh tạo không gian xanh liên hoàn

5.2/ định hướng hệ thống  hạ tầng kỹ thuật:
5.2.1 Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Giai đoạn  đến 2025
	

	1
	Cấp điện
	
	
	

	
	- Điện công cộng
	w/ng­êi
	280
	

	
	- Điện công nghiệp 
	Kw/ha
	160-250
	

	2
	Cấp nước
	
	
	

	
	- Cấp nước sinh hoạt
	l/ng-ng®
	150
	

	
	- Cấp nước công nghiệp
	m3/ha-ng®
	22-45
	

	3
	Thoát nước bẩn và VSMT
	
	
	

	
	- Thoát nước thải công nghiệp

- Thoát nước thải sinh hoạt
	%
	90
	

	
	- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn
	%
	100
	

	4
	Giao thông 
	
	
	

	
	- Tỉ lệ đất giao thông
	%
	≥8
	


5.2.2 Chuẩn bị kỹ thuật:

a/ Quy hoạch cốt nền xây dựng :

- Để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu công nghiệp đồng thời phù hợp với độ cao chung trong khu vực, dự kiến cốt nền xây dựng + 4,2 m(cao độ Hải đồ).

- Vật liệu san lấp bằng cát đen hoặc phun bùn từ sông Thái Bình.

- Tuyến đê sông Thái Bình: đoạn qua khu công nghiệp được giữ nguyên và trồng cây xanh cách ly bảo vệ, trên tuyến đê mở một cửa khẩu để kết nối cầu cảng trên sông Thái Bình với khu công nghiệp. Trong quá trình thực hiện dự án cần tuân thủ nghiêm ngặt theo Pháp lệnh bảo vệ đê điều. 

b/ Quy hoạch thoát nước mưa:

- Hệ thống mương nông nghiệp: Do tính chất của hệ thống kênh thủy nông trong khu vực của là đầu mối thoát nước cho khu vực phía Đông sông Thái Bình, giữ lại các tuyến kênh thủy nông kênh Kim Đới, kênh Cống Nẻ, kênh Xi Phông, kênh Hà Đới… đồng thời cải tạo nạo vét, mở rộng lòng mương để phục vụ cho vùng nông nghiệp xung quanh và làm hệ thống thoát nước mưa chính cho Khu công nghiệp.

- Giải pháp tổ chức hệ thống thoát nước: 

+ Để đảm bảo thoát nước mặt cho khu công nghiệp khi có mưa lớn và triều cường, nước mặt không thể tự thoát ra sông Thái Bình, cần xây dựng trạm bơm nước mưa để thoát nước cưỡng bức ra sông. Vị trí trạm bơm được đặt gần cống Nẻ (khu vực cây xanh). 

+ Hệ thống thoát nước mưa trong Khu công nghiệp được tách riêng và thoát trực tiếp vào các kênh thủy nông theo hướng thoát gần nhất bằng các miệng xả ở phía cuối tuyến ống sau đó thoát ra sông Thái Bình qua các cống dưới đê.

+ Để đảm bảo vệ sinh môi trường cho các tuyến mương nông nghiệp chạy qua Khu công nghiệp, cuối các tuyến cống thoát nước mưa (trước khi thoát ra mương thoát nước) xây dựng hệ thống giếng tách nước để thu nước mưa đợt đầu (nước mưa đợt đầu trong Khu công nghiệp thường bị nhiễm bẩn), dẫn về khu xử lý nước thải công nghiệp, để xử lý như nước thải. 

- Phân lưu lưu vực thoát nước: Do Khu công nghiệp bị chia cắt bởi hệ thống kênh thủy nông, nên trong Khu công nghiệp, nước mưa được phân làm các lưu vực:

+ Lưu vực 1: Là khu vực phía Đông Bắc, được giới hạn từ nghĩa trang Đường Năng đến nghĩa trang Đường Ma. Khu vực này nước mặt được tập trung vào tuyến kênh Hà Đới nằm giữa lưu vực (tuyến kênh nối kênh Kim đới với kênh Cống Nẻ).

+ Lưu vực 2: Khu vực phía Tây Nam, được giới hạn từ đường trục chính (đi Vĩnh Bảo) về phía Nam đến kênh Cống Nẻ. Nước mặt khu vực được tập trung thoát vào kênh Cống Nẻ. Tại vị trí Cổng Nẻ bố trí trạm bơm nước mưa cưỡng bức. 

+ Lưu vực 3: Khu vực phía Nam kênh Cống Nẻ, nước mặt được thoát trực tiếp vào các kênh thoát nước theo hướng thoát gần nhất.

- Hệ thống cống thoát: 

+ Mạng lưới cống thoát nước được bố trí chảy trọng lực theo độ dốc cống, đường kính cống thoát nước từ D600 ( D1500, dọc theo tuyến cống thoát bố trí các giếng thăm và các ga thu nước hai bên đường với khoảng các hố ga từ 30m đến 50m. Cuối tuyến cống xây dựng các miệng xả để xả nước vào mương thoát nước. 

+ Cống được thiết kế bố trí sao cho chiều dài tuyến cống là ngắn nhất và nước thoát vào mương được nhanh nhất. Đối với khu vực công nghiệp, các trục đường có vỉa hè ( 5m cống thoát nước được bố trí đi trên hè; đối với khu vực ở, vỉa hè các trục đường ( 5 m, cống được bố trí đi dưới lòng đường.

5.2.3 Định hướng giao thông:

a) Giao thông đối ngoại: 

+) Giao thông đường bộ: Xây dựng tuyến đường kết nối thị trấn Tiên Lãng với thị trấn Vĩnh Bảo, đoạn đi qua khu công nghiệp Tiên Thanh chiều 2,6km, lộ giới 28,5m gồm có:

Lòng đường 2x7,5m = 15,0m

Giải phân cách ở giữa = 1,5m

Hè đường hai bên 2x6,0m= 12,0m.

+) Giao thông đường thuỷ:

Quy hoạch một cầu tàu phục vụ vận chuyển vật liệu, máy móc thiết bị, chiều dài cầu tầu 200 m, chiều rộng 20,0m

Cỡ tàu có thể cập cầu tầu ≥ 300 DWT

Loại tàu: Xà lan, tàu tự hành

b) Giao thông đối nội: 

Hệ thống giao thông khu vực có lộ giới như sau:

+ Đường trục chính của khu công nghiệp lộ giới 38,0m

Lòng đường 2x10,5 = 21,0m

Giải phân cách ở giữa = 3,0m

Hè đường hai bên 2x7,0m = 14,0m

+ Đường có lộ giới 24,0m

Lòng đường 14,0m

Hè đường hai bên 2x5,0m = 10,0m

+ Đường có lộ giới 20,5m

Lòng đường 10,5m

Hè đường hai bên 2x5,0m = 10,0m

+ Đường có lộ giới 17,0m

Lòng đường 7,0m

Hè đường hai bên 2x5,0m = 10,0m

+ Đường có lộ giới 13,0m

Lòng đường 7,0m

Hè đường hai bên 2x3,0m = 6,0m

+ Quy hoạch hai cầu vượt dành cho người đi bộ qua trục đường đối ngoại

c) Bãi đỗ xe ôtô: Bố trí 02 bãi đỗ xe với tổng diện tích S = 3,25 + 0,86= 4,11ha.

d) Kết cấu mặt đường và kết cấu hè đường:

- Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa

- Hè đường trong khu công nghiệp lát gạch bê tông

®) Quy hoạch cầu qua kênh: Quy hoạch 03 cầu có khẩu độ trung bình qua kênh cống Nẻ:

- Cầu nằm trên trục chính Khu công nghiệp có khẩu độ L= 40,0m; mặt cắt ngang cầu B= 25,5m( trong đó: lòng đường xe chạy 2x10,5 = 21,0m; dải phân cách giữa = 1,5; hè đi bộ 2x1,5m = 3,0m).

- Hai cầu có khẩu độ L= 40,0m; mặt cắt ngang cầu B= 17,0m( trong đó: lòng đường xe chạy 14,0m; hè đi bộ 2x1,5m = 3,0m).

5.2.4 Cấp nước:

a/ Xác định tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước:

+ Tiêu chuẩn dùng nước: Chất lượng nước yêu cầu theo TCVN 5502-2003.

- Nước dùng cho công nghiệp:

22(45 m3/ha-ng®

- Nước dùng cho dịch vụ công cộng:
30 m3/ha-ng®

- Nước dùng cho tưới cây:


10 m3/ha

- Nước dùng cho rửa đường:


4 m3/ha

- Lượng nước thất thoát, rò rỉ:

15% (Q

- Lượng nước dùng cho nhà máy:

5% QML
+ Nhu cầu cấp nước:
- Tổng lượng nước cấp vào mạng lưới:
QML = 12.400,0 m3/ng®.

( Công suất trạm xử lý:


QTXL = 13.000,0 m3/ng®.

- Nhu cầu cấp nước chữa cháy: Tính toán theo TCVN 2622-1995 và theo nội dung của thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD- BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.

Theo quy phạm cấp nước chữa cháy (TCVN 2622-1995), khu công nghiệp tính cho 2 đám cháy, lưu lượng mỗi đám cháy là qcc = 20 (l/s), thời gian chữa cháy trong 3 giờ liên tục. Các trụ cứu hỏa được bố trí trên vỉa hè và đảm bảo khoảng cách 150m giữa 2 trụ.

b/ Các giải pháp cấp nước:

+ Nguồn nước:

Nguồn nước thô lấy từ kênh Cầu Đen (kênh chạy dọc theo huyện lộ 25), vị trí lấy nước tại đầu kênh Kim Đới (khu vực Cầu Đen). Trong phạm vi khu công nghiệp xây dựng 1 trạm xử lý nước để cung cấp cho khu công nghiệp. Công suất trạm xử lý QTXL = 13.000,0 m3/ngđ, quy mô F=2,2ha. Vị trí trạm xử lý ở phía Đông Bắc của khu công nghiệp, giáp tuyến kênh Kim Đới. Chiều dài tuyến ống nước thô (450 là L=1.200m.

+ Mạng lưới đường ống cấp nước:

- Mạng lưới tuyến ống chính được tổ chức theo mạng vòng để đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục. Hệ thống đường ống được thiết kế mới hoàn toàn. 

- Mạng lưới cấp nước là mạng lưới cấp nước sản xuất, sinh hoạt kết hợp cấp nước chữa cháy.

- Các đường ống phân phối vào từng công trình đơn vị được tổ chức theo sơ đồ mạng lưới cụt.

- ống cấp nước có đường kính từ (100 ( (400. Độ sâu chôn ống cách mặt đất trung bình từ 0,8 ( 1,3m.

- Trên các đường ống nhánh phân phối nước vào các công trình đơn vị có bố trí tê chờ, hố van để đấu nối với ống cấp nước vào từng công trình đơn vị.

+ Tính toán thủy lực hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước:

Mạng lưới đường ống cấp nước sẽ được tính toán thủy lực trong hai trường hợp: (1)Trong giờ dùng nước lớn nhất. (2)Trong giờ dùng nước lớn nhất và có cháy xảy ra. Khi có cháy ta tính toán cho trường hợp cấp nước chữa cháy áp lực thấp, áp lực tại điểm bất lợi nhất khi có cháy là 10m. Số đám cháy xảy ra đồng thời lấy theo trên.

- Tính toán thủy lực cho mạng lưới trong giờ dùng nước lớn nhất ta tính toán hệ thống cấp cho nhà 3 tầng, áp lực tại điểm bất lợi nhất là 16m.

5.2.5 Cấp điện và chiếu sáng đô thị:  

a) Xác dịnh phụ tải . 

- Căn cứ vào quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tiên Thanh.

- Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng:

+ Chỉ tiêu cấp điện công cộng: 280W/người.

+ Văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ,...: 30W/m2

- Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp, kho tàng

+ Công nghiệp vật liệu xây dung, cơ khí: 250kW/ha.

+ Chế tạo, sản xuất hàng tiêu dùng: 160kW/ha

+ Chế tạo lắp ráp điện tử: 200kW/ha

- Chỉ tiêu cấp điện cho giao thông: 8(10kW/ha

- Công viên cây xanh cấp khu ở: 4-6kW/ha 

Phụ tải tính toán cho khu quy hoạch là: 47,77MVA (có tính đến 20% phát triển cho tương lai).

b) Nguồn cấp.

Nguồn cấp cho trạm biến áp khu công nghiệp Tiên Thanh được lấy từ đường dây 110kV rẽ nhánh vào trạm 110kV Vĩnh Bảo, với chiều dài khoảng 4,8km

Dự kiến xây dựng một trạm biến áp 110/22kV cho khu công nghiệp Tiên Thanh công suất 63MVA tại khu KT1 trung tâm cụm công nghiệp (diện tích trạm biến áp khoảng 0,6ha).

c) Lưới điện:

* Nguồn cung cấp cho khu công nghiệp Tiên Thanh sẽ dùng nguồn 22KV trực tiếp từ trạm biến áp trên với các mạch sau: 

Mạch vòng 1: cấp nguồn cho CK1, CK2, CK3, CK4, CK5, CK6, CK6, CK7 với tổng công suất 16MVA. Dự kiến đặt một đường cáp ngầm 22kV CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x300mm2 với tổng chiều dài 3755m. Dự kiến đặt các trạm: 2x1250KVA, 8x1500KVA, 1x2000KVA.

Mạch vòng 2: cấp nguồn cho TD1, TD2, TD3, TD4, TD5, TD6, TD7, KT2 với tổng công suất 12,1MVA. Dự kiến đặt một đường cáp ngầm 22kV CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x240mm2 với tổng chiều dài 3685m. Dự kiến đặt các trạm: 1x560KVA, 6x630KVA, 4x750KVA, 5x1000KVA, 1x1600KVA.

Mạch nhánh 3: cấp nguồn cho TD8, ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4, ĐT5, ĐT6, ĐT7, ĐT8, KT3 với tổng công suất 11,6MVA. Dự kiến đặt một đường cáp ngầm 22kV CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x240mm2 với tổng chiều dài 5335m. Dự kiến đặt các trạm: 1x400KVA, 1x630KVA, 2x750KVA, 7x1000KVA, 1x1250KVA, 1x1500KVA.

Mạch nhánh 4: cấp nguồn cho khu TTĐH được lấy từ trạm biến áp khu công nghiệp bằng một đường cáp ngầm 22kV CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x120mm2 riêng với tổng chiều dài 2480m. Dự kiến đặt các trạm: 4x1600kVA..

Các trạm biến áp đặt trạm kiốt (trạm xây) đặt tại trung tâm các phụ tải hoặc đưa vào tầng hầm các công trình không dùng trạm treo. Vận hành cáp ngầm theo dạng mạch vòng vận hành hở.

Toàn bộ tuyến cáp ngầm trung thế có tiết diện tiêu chuẩn 120-300mm2. Sử dụng cáp ngầm bảo vệ cách điện bằng PVC có đai thép bảo vệ và có đặc tính chống thấm dọc, được ký hiệu cáp 22kV-CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC. Toàn bộ cáp trung áp 22kV được luồn trong ống, chôn trực tiếp trong đất dọc theo các tuyến đường dự kiến quy hoạch. Những đoạn ống chôn trực tiếp trong đất đặt ở độ sâu 0,7m, phía trên và dưới được bao một lớp cát đen, trên đặt gạch bảo vệ cơ học cho cáp dọc theo chiều dài tuyến cáp, tiếp đó lấp cát mịn, lưới ny lông báo hiệu cáp rộng 0,5m đặt cách mặt đất tự nhiên 0,2m. Đoạn cáp qua đường luồn trong ống chuyên dụng và đặt ở độ sâu 1m.

d/ Lưới chiếu sáng: 

Đối với các tuyến đường  giao thông khu vực không có dải phân cách giữa, đèn đường được bố trí lắp đặt một bên với mặt cắt nhỏ hơn 11,5m và lắp đặt hai bên với mặt cắt đường lớn hơn 11,5m.

Đối với các đoạn tuyến đường giao thông có dải phân cách ở giữa, đèn chiếu sáng được bố trí ở giữa dải phân cách đường và dùng loại đền kép

Dùng các loại đèn chiếu sáng cao áp hoặc Sodium có công suất từ 150-200W/đèn (hoặc đèn tiêt kiệm điện) với khoảng cách 30 ( 35 m/cột sao cho bảo đảm được tiêu chuẩn độ chói từ 0,2(0,4Cd/m2. 

Lưới chiếu sáng đường được cung cấp bởi một tuyến cáp riêng. Nguồn điện cấp cho đèn chiếu sáng được lấy từ trạm biến áp phụ tải thông qua đường cáp ngầm CU/XLPE/DSTA/PVC 1x10+3x16 đến 1x16+3x25mm. Cáp chiếu sáng đi ngầm trên hè những đoạn cáp qua đường thì luồn trong ống thép.

Điều khiển đóng ngắt hệ thống chiếu sáng trong khu vực nên lắp đặt hệ thống tự động theo thời gian. Tủ điều khiển chiếu sáng được đặt tại các trạm biến áp, chiếu sáng tự động theo 2 chế độ, sáng toàn bộ số đèn và thay đổi ánh sáng trên toàn bộ tuyến.

5.2.6 Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

a) Thoát nước thải:

- Nguyên tắc: Xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải riêng, nước thải được thu gom triệt để và xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép (theo tiêu chuẩn Việt Nam) trước khi xả ra môi trường.

- Trong khu vực nghiên cứu quy hoạch xây dựng khu xử lý nước thải cho công nghiệp, vị trí được đặt gần cống Nẻ và đê sông Thái Bình, vị trí này thuận lợi cho việc thu gom nước thải và gần khu vực xả, diện tích trạm xử lý dự kiến 3,4Ha. Để đảm bảo vệ sinh môi trường khu công nghiệp và cho nguồn nước sông Thái Bình, nước thải công nghiệp sau trạm xử lý có các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm nhỏ hơn hoặc bằng giá trị quy định trong cột A theo quy chuẩn Việt Nam  QCVN 24-2009/BTNMT trước khi cho thoát ra môi trường.
- Lưu lượng nước thải: Lưu lượng nước thải trong Khu công nghiệp được xác định 90% công suất cung cấp nước sạch.

- Mạng lưới đường cống thu nước: Hệ thống cống thu nước thải sinh hoạt và thu nước thải công nghiệp được tách riêng. 

+ Trên mạng lưới thu gom nước thải công nghiệp bố các trạm bơm dâng để đưa nước thải về trạm xử lý.

+ Cống thu nước thải được chôn ngầm dưới vỉa hè các tuyến đường, thu gom nước thải về khu xử lý tập trung, đường kính cống được xác định từ D200 đến D500, sử dụng cống tròn BTCT. 

b) Vệ sinh môi trường:

- Rác thải: để đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực, rác thải phải được phân loại tại nguồn. Thu hồi rác có thể tái chế, tách riêng rác thải độc hại đưa về khu xử lý rác thải độc hại của Thành phố, rác thải không độc hại được vận chuyển đến khu xử lý rác tập trung của Huyện (Khu xử lý CTR Cấp Tiến – theo quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050).

- Nghĩa trang: các nghĩa trang lớn trong khu vực: Đường Năng, Mả Cả, Đường Ma được giữ lại, sắp xếp và trồng cây xanh cách ly. Còn các nghĩa trang nhỏ khác nằm rải rác trong khu vực nghiên cứu sẽ được tập trung về nghĩa trang Đường Ma (phía Đông khu Công nghiệp),  nghĩa trang này được mở rộng và trồng cây xanh cách ly. 

5.2.7 Khái toán kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
	Stt
	Tên công trình
	Số lượng 
	Đơn vị
	Đơn giá (triệu)
	Thành tiền (triệu)

	                       I - San lấp

	1
	San lấp bằng cát đen
	5.695.680
	m3
	0,068
	387.306,24

	
	Tổng
	
	
	
	387.306,24

	                 II - Thoát nước mưa

	1
	D600
	3.400
	m
	1,6
	5440,0

	2
	D800
	10.495
	m
	2,4
	25.188,0

	3
	D1000
	2.790
	m
	3,0
	8.370,0

	4
	D1200
	450
	m
	4,3
	1.935,0

	4
	D1500
	350
	m
	5,0
	1.750,0

	5
	Miệng xả

D800

D1200

D1500
	10

1

4
	Cái

Cái

Cái
	11,5

13,5

16,5
	115,0

13,5

66

	
	Tổng
	
	
	
	42.877,5

	                  III - Giao thông

	1
	Đường bê tông nhựa
	250.562,5
	m2
	0,45
	112.753,12

	2
	Hè lát gạch BT(40x40)
	204.002
	m2
	0,25
	51.000,5

	3
	Bó vỉa, đan rãnh
	47.894
	md
	0,18
	8.620,92

	4
	Cây xanh
	7.750
	Cây
	0,18
	1.395,0

	5
	Thảm cỏ
	9.846
	m2
	0,09
	888,14

	6
	Bãi đỗ xe
	41.100
	m2
	0,35
	14.385,0

	
	Tổng
	
	
	
	189.040,68

	                    IV - Cấp nước

	1
	(100
	10.217
	m
	0,5
	5.108,5

	2
	(150
	4.033
	m
	0,7
	2.823,1

	3
	(200
	1.098
	m
	0,9
	988,2

	4
	(250
	686
	m
	1,2
	823,0

	5
	(300
	436
	m
	1,7
	741,2

	6
	(350
	841
	m
	1,9
	1.597,9

	7
	(400
	988
	m
	2,5
	2.470,0

	8
	Cấp nước thô (450
	1.200
	m
	1,9
	12.280,0

	9
	Trạm xử lý

Q =13.000 m3/ng®
	1
	Trạm
	45.500
	45.500,0

	10
	Họng cứu hỏa
	85
	Cái
	10
	850,0

	
	Tổng
	
	
	
	63.182,1

	                V - Thoát nước thải

	1
	D300
	1.1540
	m
	0,75
	8.655,0

	2
	D400
	6.460
	m
	1,09
	7.041,4

	3
	D500
	965
	m
	1,4
	1.351,0

	4
	D600
	500
	m
	1,8
	900,0

	5
	Trạm xử lý nước thải

Q=11.800 m3/ng®
	1
	Trạm
	70.800
	70.800,0

	
	Tổng
	
	
	
	88.747,4

	                 VI - Cấp điện

	1
	Trạm biến áp 50KVA
	4
	Trạm
	260
	1.040,0

	2
	Trạm biến áp 400KVA
	1
	Trạm
	495
	495,0

	3
	Trạm biến áp 560KVA
	1
	Trạm
	700
	700,0

	4
	Trạm biến áp 630KVA
	5
	Trạm
	450
	2.250,0

	5
	Trạm biến áp 750KVA
	6
	Trạm
	850
	5.100,0

	6
	Trạm biến áp 1000KVA
	12
	Trạm
	900
	10.800,0

	7
	Trạm biến áp 1250KVA   
	3
	Trạm
	1.080
	3.240,0

	8
	Trạm biến áp 1500KVA
	9
	Trạm
	1.300
	11.700,0

	9
	Trạm biến áp 1600KVA
	1
	Trạm
	1.385
	1.385,0

	10
	Trạm biến áp 2000KVA   
	1
	Trạm
	1.600
	1.600,0

	11
	Cáp ngầm 22KV (120mm2)
	1480
	m
	1
	1.480

	12
	Cáp ngầm 22KV (240mm2)
	7.955
	m
	1,2
	9.546,0

	13
	Cáp ngầm 22KV (300mm2)
	3.760
	m
	1,1
	4.136,0

	14
	Điện chiếu sáng (1 dãy cần đơn)
	13.955
	m
	1,15
	16.048,025

	15
	Điện chiếu sáng (1 dãy cần kép)
	1.880
	m
	1,55
	2.914,0

	16
	Thiết bị bảo vệ
	
	
	4.300
	4.300,0

	
	Tổng
	
	
	
	76734.025


Tổng kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật: 844,842 tỷ đồng 

Tỷ suất đầu tư: 2,06 tỷ/ha.

VI. Đánh giá tác động môi trường:

6.1 Đánh giá tác động tới môi trường nước trong khu vực:

Trong  khu đất của dự án hiện nay vẫn đang là ruộng lúa, ao hồ của dân cư trong vùng. Do đó hiện nay vẫn chưa có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt và cũng chưa có kế hoạch thu gom các chất thải sinh hoạt hàng ngày. Dân cư trong vùng hiện nay sống chủ yếu bằng nghề nông và chăn nuôi gia súc, các chất thải hàng ngày của người và gia súc được thải trực tiếp ra mương máng gây ô nhiễm môi trường nước trong khu vực.

Dự án: Khu công nghiệp Tiên Thanh được xây dựng với sự hoàn chỉnh của cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nước trong khu vực dự án và các khu vực lân cận (nước thải và nước mặt) được thu gom tập trung xử lý trước khi thoát ra sông Thái Bình. Do đó sự hoạt động của dự án sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng ô nhiễm nào tới môi trường trong khu vực.

Khu công nghiệp với tính chất là công nghiệp sạch, tổng hợp nhằm giảm thiểu lượng khí thải độc hại như SO2 , CO2,...

6.2 Các biện pháp bảo vệ môi trường khu vực dự án:

Các nguyên tắc chung:

Các loại hình công nghiệp trong khu có đặc điểm sạch, ít gây ô nhiễm, việc xử lý nước thải sẽ được quyết định sau khi có sự kiểm tra thực sự đặc tính của nước thải. Các biện pháp kỹ thuật được lựa chọn sao cho đảm bảo các quy định về môi trường tại địa phương.

Các thiết bị sẽ được sử dụng cần có các dây chuyền công nghệ hợp lý, hiện đại và có biện pháp quản lý vận hành tiên tiến. Cụ thể là chọn dây chuyền công nghệ sạch về môi trường, nguyên liệu ít độc hại và dây chuyền vận hành khép kín, ít chất thải, hạn chế lãng phí nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường.

Từng công trình cụ thể được xây dựng trong khu vực này cần phải  có các giải pháp giảm các tác động có hại tới môi trường và đảm bảo việc thực hiện các giải pháp đó khi tiến hành xây dựng.

Bảo vệ môi trường nước: tập trung nước thải và xử lý theo các tiêu chuẩn hiện hành về bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường không khí: các thiết bị có khí thải phải được xử lý bụi, khí độc bằng các thiết bị khử bụi, khử khí độc hiện đại, đạt các tiêu chuẩn vệ sinh theo tiêu chuẩn khí thải Việt Nam.

Trồng cây xanh giữa các công trình, các khu nhà xưởng, xung quanh các công trình làm sạch nước thải và bãi tập trung rác,...

1. Tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng

a. Đền bù


Dự án có hai dạng đền bù: 

- Đất canh tác của các hộ dân cư trong khu vực.

- Đất thổ cư chiếm tỷ lệ nhỏ chính vì vậy chi phí đền bù không lớn.


Việc giải toả sẽ gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư nằm trong quy hoạch. Dự án cần có biện pháp đền bù thoả đáng tránh những gây tâm lý hoang mang trong dân cư. Trong phần kinh tế đã tính toán cụ thể giá đền bù với từng đối tượng cụ thể. Tuy nhiên cần có sự phối hợp giữa chính quyền và chủ đầu tư để giải tỏa nhanh và không gây sự xáo trộn lớn trong cuộc sống của dân cư khu vực Dự án.

b. Quá trình chuẩn bị mặt bằng


Khối lượng san ủi trên diện tích 535,25 ha. Khối lượng này lớn nên khi thực hiện việc san ủi có những tác động sau:


- Bụi: Việc san ủi sẽ phát sinh bụi do việc vận chuyển đất, cát vào ra và bụi phát sinh tại mặt bằng san ủi. 


- Tiếng ồn: Các thiết bị xe, máy thi công sẽ phát sinh ra tiếng ồn. 


- Chế độ thoát nước mặt: Việc san ủi một số hồ, ao nhỏ trong khu vực sẽ làm thay đổi chế độ thoát nước mưa trong khu vực Dự án và xung quanh.


Các tác động như bụi và tiếng ồn trong khu vực Dự án chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại hiện trường và một phần ảnh hưởng tới khu vực xung quanh.

Thời gian để chuẩn bị mặt bằng cho giai đoạn đầu chủ đầu tư cần có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho công nhân và các biện pháp hạn chế tác động do bụi và tiếng ồn trong khu vực thi công.

2. Giai đoạn thực hiện dự án:
Trong giai đoạn thực hiện dự án các phương tiện cơ giới và vật liệu xây dựng sẽ ảnh hưởng đến môi trường khu vực, cụ thể là :

Khí thải độc hại như SO​​2, CO, hơi Pb, bụi của phương tiện thi công cơ giới.

Tiếng ồn của các phương tiện thi công cơ giới.

Nươc mưa tràn qua khu vực xây dựng kéo theo các chất thải ô nhiễm.

Chất thải rắn: cây cối, tấm lợp, vỏ bao,. sinh ra trong quá trình thi công.

Chất thải sinh hoạt do cán bộ, công nhân thi công công trình.

Tuy nhiên so với thời gian toàn bộ dự án, giai  đoạn này không dài và nếu có biện pháp hữu hiệu kiểm tra, theo dõi chặt chẽ sẽ khống chế được mức độ ô nhiễm. Các biện pháp đó là:

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị thi công, đơn vị thi công phải có các giải pháp cụ thể cho việc bảo vệ môi trường.

Các chất thải rắn và vật liệu phế thải phải được tập trung và tập kết đúng nơi quy định.

Trong khi vận chuyển vật liệu, các phương tiện phải được che đậy cẩn thận không gây bụi ra công trường.

Để giảm ồn cần kiểm tra bảo dưỡng phương tiện thường xuyên và khống chế giờ vận chuyển qua khu dân cư. Các thiết bị có tiếng ồn cao như máy đào, máy đóng cọc, máy đầm, máy ủi, không được phép làm việc quá 23 giờ. 

Đường tạm trong lúc thi công phải thường xuyên làm ẩm để hạn chế bụi bẩn.

Mọi vật liệu như dầu mỡ, các chất thải độc hại khó phân huỷ được tập trung và vận chuyển ra khỏi khu vực sau khi sử dụng để xử lý.

3. Giai đoạn khai thác quản lý:

Giai đoạn khai thác quản lý là thời gian chủ yếu của dự án, những tác động ảnh hưởng đến môi trường trong giai đoạn này như sau:

Nước thải từ các thiết bị gây ảnh hưởng đến nguồn nước.

Nước thải của các nhà máy công nghiệp trong khu.

Khí thải từ các thiết bị gây ảnh hưởng đến môi trường không khí trong lành của khu dân cư.

Các chất thải rắn do quá trình sản xuấn thải loại ra.

Tiếng ồn do các loại máy móc, thiết bị,...

Các biện pháp khống chế:

a) Nước thải:

+ Nước thải thu gom bằng hệ thống cống riêng và đưa về khu xử lý tập trung của khu công nghiệp. Vị trí khu xử lý được đặt ở phía Tây khu công nghiệp giáp cống Nẻ và sông Thái Bình, diện tích khu xử lý dự kiến là F= 3,4ha. 

+ Nước thải có tính độc hại phải xử lý sơ bộ tại mỗi xí nghiệp để loại bỏ các chất độc hại, nguy hiểm trước khi đổ ra hệ thống cống thu nước thải chung.

+ Mạng lưới đường ống: Cống thoát nước thải bố trí trên vỉa hè, thu gom nước thải về khu xử lý tập trung, đường kính cống từ D200 đến D500, sử dụng cống tròn BTCT.

+ Nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn cột A theo tiêu chuẩn TCVN 5945-2005 mới được xả ra môi trường.

b) Rác thải: 

Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực, rác thải phải được phân loại tại nguồn. Thu hồi rác có thể tái chế, tách riêng rác thải độc hại và rác thải không độc hại. 

Rác thải sẽ được đưa về khu xử lý rác thải của Thành phố. 

Ngoài những biện pháp cụ thể và chủ động để đảm bảo môi trường, cơ quan quản lý còn phải kết hợp với các cơ quan đoàn thể và nhân dân địa phương để duy trì công tác giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh khu vực nghiên cứu. Cần tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường, từng bước hình thành thói quen, xây dựng phong cách nếp sống văn minh, vệ sinh thanh lịch, trên cơ sở đó tạo những chuyển biến tích cực về công tác bảo vệ môi trường.

vii - Định hướng phân đợt xây dựng:
* Đến năm 2015:

- Tập trung đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật các trục trung tâm trong toàn khu vực Bao gồm: Hệ thống giao thông chính, hệ thống đường gom, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước và thông tin liên lạc, bưu điện...

- Từng bước kêu gọi đầu tư các ngành là thế mạnh của huyện và thu hút nhiều lao động như sản xuất và lắp ráp máy nông cụ, chế biến thủy hải sản.

* Ngoài năm 2015:

- Cùng với việc các công trình đối ngoại liên quan tới khu vực được đầu tư xây dựng (giao thông đường bộ, các công trình kỹ thuật đầu mối chung...).

- Triển khai hình thành và hoàn thiện các khu chức năng theo cơ cấu qui hoạch được phê duyệt với phương châm đồng bộ và hiện đại.

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu.

- Xây dựng các xí nghiệp, xưởng sản xuất đã được cấp phép.

- Từng bước đầu tư xây dựng các khu công viên cây xanh, thể dục thể thao 

- Lập và hoàn thiện các dự án tiền khả thi và khả thi xây dựng các khu chức năng trong khu công nghiệp. Làm cơ sở cho việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng trong những giai đoạn tiếp theo.
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